TUẦN 23
Ngày soạn:  6/2/2015
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 2 tháng 2 năm 2015
Tiếng Việt

Tiết 1
Đọc truyện sau:
Những chiếc khăn cho hươu cao cổ
I/ Mục tiêu
   1& 2. KT & KN:

            - Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý. Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

          -  (Trả lời được các câu hỏi trong SGK TH 2)
   3.TĐ: 

         - GDHS biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài vật có ích. 
II/ Đồ dùng dạy học :

-  SGK  TH Lớp 2 
III/ Dạy - học


	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	A.Bµi cò: Nhận xét bài kiểm tra đọc . 

B.Bài mới: 

1.Giới thiệu bài

- Ghi tên bài:  ( trang 30)

2. Luyện đọc :

 a. Giáo viên đọc mẫu

 b.Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

* Đọc từng câu:

-Yêu cầu học sinh đọc từng câu.

-Luyện phát âm tiếng khó: 
*Luyện đọc đoạn trước lớp.

-Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn.

· Luyện đọc đoạn trong nhóm:

 - Chỉnh sửa phát âm cho HS 

· Thi đọc giữa các nhóm:

· Đọc đồng thanh:

   3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

-Ghi bảng 
- Y/c H đọc bài  để TL 2 CH:

 + Ghi bảng câu hỏi  a) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- Chốt  câu TL đúng và ghi bảng:  Ý 1
- NX HS TL

+ Ghi bảng câu hỏi  b) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

_  NX và chốt  câu TL đúng: là ý 2
- Y/ C HS đọc thầm  tiếp để TLCH c) :

+ Ghi bảng câu hỏi  c) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng: là ý 3.

- Y/ C HS đọc thầm bài tiếp để TLCH d) : + Ghi bảng câu hỏi  d) 

- Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng và ghi bảng ý 3
- Y/ C HS đọc thầm cả bài để TLCH e)
+ Ghi bảng câu hỏi  e)
 - Gọi HS TL và NX chữa bài 

- NX và chốt  câu TL đúng: Ghi bảng ý 1.
4. Luyện đọc lại 
 - Gọi 2- 3 H thi đọc lại bài.

- NX – Đánh giá – ghi điểm HS

C. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét giờ học.

Dặn dò : CB Bài sau .
	- HS lắng nghe .

-Theo dõi SGK và đọc thầm theo.

-Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu.
-Luyện phát âm tiếng khó: 

- HS đọc nối tiếp từng đoạn kết hợp nêu nghĩa từ mới: 

- HS đọc từng đoạn trong nhóm

- Đại diện HS thi  đọc bài 
- Cả lớp đọc thầm theo dõi.

- Cả lớp đọc bài.
- 1 H đọc bài.

- 2- 3 HTrả lời:

- Cả lớp đọc thầm .

- 2- 3 HTrả lời:

- HS đọc thầm để TLCH:

- 3 HS TL
- HS đọc thầm   để TLCH:

-  4 – 5 HS TL
- Thi đọc toàn bộ bài.


----------------------------------------------------------

TOÁN

Tiết 1

I. Mục tiêu
   1.KT:
-  Lập và học thuộc bảng chia 3. 

   2.KN:

          - Thực hành chia 3. Giải bài toán có 1 phép chia 3.

- Một phần ba” . Biết viết và đọc 
[image: image1.wmf]3
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.

  3.TĐ:
       - GdHS thích tìm tòi và kiên trì, cẩn thận,
II. Đồ dùng dạy học:


· GV: BP viết sẵn các BT ở SGKTH TV & T B 2

·  HS: SGKTH TV & T B 2

- Tóm tắt bài tập 4 trên bảng phụ. 

III. Các Hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

Gọi 2 HS lên bảng Đặt tính và tính:

- Từ 1 phép nhân, viết 2 phép chia tương ứng và nêu tên gọi của chúng.

2 x 4 = 8

               4 x 3 = 12

 GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết toán hôm nay chúng ta học bài luyên tập.

HĐ 2. Luyện tập - thực hành.

Bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm nhẩm rồi ghi kết quả tính vào vở toán

- Yêu cầu HS thông báo kết quả nhẩm theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét, sửa chữa nếu HS sai
Bài 2
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài.
- Nhận xét và cho điểm
Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở sau đó gọi vài HS nêu cách làm của mình.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 4. 

- Gọi HS đọc đề bài

4. Củng cố, dặn dò.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

2 HS thực hiện. Bạn nhận xét.

     2 x 4 = 8
               4 x 3 = 12

8 : 2 = 4              12 : 3 = 4

8 : 4 = 2              12 : 4 = 3

- 2 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+ Bài 1: HS tính nhẩm.

- Có thể gắn phép chia với phép nhân tương ứng (nhất là khi HS chưa thuộc bảng chia).

- Thực hành 

Tính rồi viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính (theo bàn hoặc theo tổ).

- 2 hs đọc yêu cầu bài 3
- HS làm bài
Bài giải.
Mỗi đoạn dây dài đề-xi-mét là:

9 : 3 = 3 ( dm)

Đáp số 3 dm
Khoanh vào 1/ 3 số quả táo

A) khoanh vào 3 quả táo

B)  khoanh vào 4 quả táo


Tiếng Việt

Tiết 2
I. Mục tiêu: 

   1&2. KT & KN : 

    - Làm đúng  BT1; BT2 ; BT(3) a / b 

   3.TĐ: 

    - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học.

	               Hoạt động của giáo viên
	                 Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2, Kiểm tra: 

- Đọc các từ cho HS viết: dịu dàng ,              ruộng vườn, xót thương, dang tay.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 1: a) Điền vào chỗ trống: l hoặc n 
- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.
b) Điền vào chỗ trống: ươc hoặc ươt
* Bài 2: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.
Tìm trong truyện “Những chiếc khăn cho hươu cao cổ”
-  Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.
- Nhận xét - đánh giá.
Bài 3 Điền vào        dấu chấm hoặc dấu phẩy:
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài
-  Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.
- Nhận xét - đánh giá.
4. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại qui tắc chính tả.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, sửa sai (nếu có).

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

* Điền vào chỗ trống: l hoặc n
Lời giải: nổi lửa – nước – lắng - lâu
- Đọc cả nhóm - đồng thanh .
Điền vào chỗ trống: ươc hoặc ươt

 Lời giải: nước – nước -  mướt 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.
  Lời giải: 

a)Thấy hươu cao cổ nằm ủ rũ, không ăn, Bi rất lo lắng.
  Lời giải: Thấy hươu cao cổ nằm ủ rũ, không ăn, Bi thế nào?
b) So với cái cổ dài của hươu cao cổ, chiếc khăn của Bi quá nhỏ.
  Lời giải: So với cái cổ dài của hươu cao cổ, chiếc khăn của Bi thế nào ?
c) Màu sắc những chiếc khăn trên cổ hươu rất rực rỡ.

  Lời giải: Màu sắc những chiếc khăn trên cổ hươu thế nào ?
A ) chấm.

B)  chấm.

C)  phẩy
- Nhận xét.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Lắng nghe và thực hiện.
- Lắng nghe và thực hiện.




Tiếng Việt

Tiết 3
I. Mục tiêu

    1. KT: 

     - Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh .BT1

    2.KN:

    - Viết được một mẩu nhắn tin ngắn gọn, đủ ý.BT2

    3. TĐ: 
             -  Yêu thích môn học.  

II. Đồ dùng dạy - học:

1.Giáo viên: SGKTH TV & T B 2.
2. Học sinh: SGKTH TV & T B 2.
III. Các hoạt doognj dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Gọi HS đọc bài làm của bài tập 2, tuần 10.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới 

HDD. Giới thiệu bài:

· Nêu MT của bài học.

- Phát triển các hoạt động 

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài tập 1

- Y/c Hs đọc yêu cầu của bài
- Lắng nghe và vận dụng.

- 3 đến 5 HS đọc bài làm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

Bài tập 2: 

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét bài làm của HS. 

- Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe. 

4. Củng cố, dặn  dò 

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà viết bưu thiếp thăm hỏi ông bà hay người thân ở xa.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 3 đến 5 HS đọc bài làm. 

- Lắng nghe và điều chỉnh.

· Đọc yêu cầu: 

 - Đánh số thứ tự vào     trước mỗi câu văn để tạo thành truyện Sư Tử, Lừa và Cáo. 
Lời giải: 1  -  1       3  - 5       5   -   3       7   -   6

               2  -  2       4  - 4       6   -   7       8   -   8

- Đọc yêu cầu và tự làm. 

- Lắng nghe và vận dụng.

- 3 đến 5 HS đọc bài làm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.




	
	Chính tả: (Nghe – viết)

	
	BÁC SĨ SÓI


I. MỤC TIÊU:
1& 2. KT- KN:

 -  Nghe – viết chính xác trình bày đúng tóm tắt truyện Bác sĩ Sói


 - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n hoặc ước/ướt.
    3. TĐ: 

        -  Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5P)
	

	- Viết tiếng bắt đầu bằng d, r, gi
	- Cả lớp viết bảng con

*VD: ròn rã, rạ, dạy 

	B. BÀI MỚI:
	

	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu.
	

	2. Hướng dẫn tập chép: (19p)
	

	2.1. Hướng dẫn chuẩn bị bài:
	

	- GV đọc đoạn chép
	- 2 HS đọc lại đoạn chép

	- Tìm tên riêng trong đoạn chép
	- Ngựa, Sói

	- Lời của Sói được đặt trong dấu gì?
	-…đặt trong dấu ngoặc kép dấu hai chấm.

	- Viết từ khó
	- Cả lớp viết bảng con giúp, trời giáng.

	2.2. HS chép bài vào vở:
	- HS chép bài

	- GV quan sát HS viết
	

	- Đọc cho HS soát bài
	- HS tự soát lỗi

	2.3. Chấm, chữa bài
	

	- Chấm 5-7 bài nhận xét
	

	3. Hướng dần làm bài tập (8p)
	

	Bài 1:  a. Lựa chọn
	

	- Bài yêu cầu gì ?
	- Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào ô trống

	- Yêu cầu HS làm bài vào SGK
	- HS lên bảng

	
	- 2 HS lên bảng

	
	a. nổi lửa, nước, nắng ,lâu

	Bài 3: 
	- 1 HS đọc yêu cầu

	- Thi tìm nhanh các từ:
	- 3 nhóm thi tiếp sức

	a. Chứa tiếng bắt đầu
	- Lúa, LĐ. lễ phép…

	
	- nồi, niêu, nuôi, nóng…

	C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (3P)
	

	- Nhận xét tiết học
	



Ngày soạn: 3 /02/2015
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 6 tháng 2 năm 2015
Tiếng Việt 

TOÁN (Tiết 2)
I. Mục tiêu

   1.KT:

- Lập được bảng chia 3.

- Nhớ được bảng chia 2 và 3 

  2.KN: 

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 2).

- Biết đếm thêm 3.

- Bài tập cần làm: Bài tập 1,2,3.
  3.TĐ: 

        -  Giáo dục cho học sinh yêu thích môn học 
II. Đồ dùng dạy học:


· GV: BP viết sẵn các BT ở SGKTH TV & T B 2

- Tóm tắt bài tập 4 trên bảng phụ. 

III. Các Hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

Gọi 2 HS lên bảng  tính:

2 x 7 

2 x 9 
GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết toán hôm nay chúng ta học bài luyên tập.

HĐ 2. Luyện tập - thực hành.

Bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm nhẩm rồi ghi kết quả tính vào vở toán

- Yêu cầu HS thông báo kết quả nhẩm theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét, sửa chữa nếu HS sai
Bài 2 Tìm X
Yêu cầu HS tự làm rồi ghi kết quả tìm X  vào vở toán
Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở sau đó gọi vài HS nêu cách làm của mình.

Bài 4. Gọi 1 HS đọc đề bài và tóm tắt

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét và ghi điểm.
Bài 5. 

- Gọi HS đọc đề bài

- Gọi H chữa bài.

4. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- 2 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+Tính nhẩm

- Thực hành tính nhẩm

   3  x 5 = 15                    3 x 8 = 24 

      15 :  3  = 5                    24  :  3 = 8.....          

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính (theo bàn hoặc theo tổ).
· Hs làm bài

A)  X  x  2  = 16           b)   3  x   X  =  24

             X  =  16  :  2               X  = 24  : 3

            X  =   8                       X  =  8
- Lớp nhận xét, tuyên dương. 

- Lớp đọc bảng nhân 3. 

Giải.

Mối túi có số ki – lô – gam đường là.
15 : 3 = 5 (kg)
Đáp số: 5 kg.

- HS tự sửa bài.

- Gọi 1 HS lên làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở.
Giải.

Lớp 2 A có số bàn học là.
20 : 2 = 10( bàn )
                                Đáp số: 10 bàn .

- Đọc đề bài

- Nêu KQ 


Đã kiểm tra, ngày .../.../ 2015
TMT
Vũ Thị Thu
TUẦN 24

Ngày soạn:  6/2/2014

Ngày giảng: Thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2015
Tiếng Việt: 

Tiết 1

 Đọc truyện:  

Hổ, Cua và Sẻ

I/ Mục tiêu

   1.KT: 

        - Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý. Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

   2. KN:

      -  (Trả lời được các câu hỏi trong SGK TH 2)

       -  Dựa vào  gợi ý các câu hỏi và gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.

       - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT4).

   3.TĐ : 
      - GD HS yêu thích môn học.
Ii. đồ dùng dạy học  

- SGK  TV – Toán buổi 2.
Iii. các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Ổn định lớp

2.Bài cũ
3.Bài mới
a) Phần giới thiệu :
- Trong giờ kể này các em sẽ đọc và kể nội dung câu chuyện “Hổ, Cua và Sẻ ”
b) Hướng dẫn kể chuyện :
*GV  Kể tóm tắt  ND câu chuyện  trước lớp :

- Gọi 1 H đọc bài

_ YC cả lớp theo dõi

- Chia đoạn:

+ Đ 1;

+ Đ 2:

+Đ 3:

+ Đ 4:
* Kể theo nhóm :

- Yêu cầu chia nhóm , dựa vào tranh minh họa và các gợi ý để kể cho các bạn trong nhóm cùng nghe .
- Mời 4 em đọcù tiếp nối nhau lên đọc trước lớp theo nội dung của 4 đoạn.

-Yêu cầu lớp  ùlaéng nghe và nhận xét sau mỗi lần có học sinh đọc.
C ) HD Tìm hiểu ND truyện

Bài 2
- Y/c H đọc đoạn 1 để TLCH:

- NX HS TL

A) - Chốt  câu TL đúng :
-  Câu a) ý 3
- Y/c H đọc đoạn 2 để TLCH:

B) _  NX và chốt  câu TL đúng:

- Câu b) ý 2

- Y/ C HS đọc thầm  đoạn  3, 4 để TLCH:
· Gọi HS TL và NX chữa bài

· Câu c) ý 2 Câu d) ý 1.
* Kể lại toàn bộ câu chuyện :

- Gọi  3  em  đóng vai không nhìn sách.
- NX HS kể

Bài 3: - Y/c H đọc y/c Bt 3 ( 37)

- Y/c H nhớ  lại cấu tạo mẫu câu Ai làm gì? Ai thế naò? học từ bài và câu LTtrước.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- Chữa bài: a) Cua quặp chặt đuôi Hổ

? Bộ phận nào trả lơì cho câu hỏi Ai? Bộ phận nào trả lơì cho câu hỏi làm gì? Cho  H x/đ.

b) Sẻ nhanh trí, thông minh.

? Bộ phận nào trả lơì cho câu hỏi Ai? ?Bộ phận nào trả lơì cho câu hỏi thế nào? cho  H x/đ

c ) Củng cố  dặn dò :( 3p)
- -  Giáo viên nhận xét đánh giá .

- Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe
	- Hát

-Lôùp laéng nghe giaùo vieân  .

- Mở SGK ( Tr 36)
- 1 H đọc bài.

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Chia thành các nhóm mỗi nhóm nối tiếp nhau đọc thầm từng đoạn.

- Bốn em lần lượt đọc nối tiếp câu chuyện .

-Nhận xét bạn đọc.
- 2 Trả lời:

- 1- 2 Trả lời:

-  HS đọc thầm  đoạn  3, 4 để TLCH:

- 4 HS TL
- HS tự làm bài vào VBT

- 2-3 H đọc: Nối từ ngữ thích hợp:
- Đọc và làm BT vào VBT
- Nx bài bạn.
- Trả lời.
-Học bài và xem trước bài mới





Tiếng Việt:
Tiết 2

I. Mục tiêu: 
   1.KT : 

- Làm được BT(1) a / b,hoặc BT(2) a / b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

- HS làm đúng các bài tập chính tả phân biệt có âm đầu dễ lẫn: s /x; út / uc.

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ liên quan đến muông thú.

    2.KN: 

- Hiểu các câu thành ngữ trong bài. H/ả so sánh.
     3.TĐ :

- HS viết đúng chính tả, trình bày đẹp, cẩn thận

- Bồi dưỡng cho các em yêu thích học tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy - học:
    - GV: Bảng phụ có viết sẵn hai bài tập chính tả. SGKTH TV & Toán

    - HS: Vở ghi, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Cho HS hát tập thể.

2. Kiểm tra (5p)

- Gọi 3 HS lên bảng viết các chữ mà tiết trước HS viết sai.

2.3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
HĐ 3. Làm bài tập chính tả. ( 10p)

Bài 1.   Gọi HS đọc yêu cầu: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

· Yêu cầu HS tự làm bài.

· Gọi HS N/x và chưã bài

(Lời giải:... suối … sức… .Suối…  xin…sững sờ…. tiếp tục,…  xuống ...vục…hút… hút... xa.) 

 HĐ 4: HD làm BT LT & câu:

Bài 2: 

· Gọi HS đọc yêu cầu.

· HD câu mẫu trong SGK THTV

· Yêu cầu HS tự làm bài.

· Gọi HS N/x và chưã bài - ghi điểm.

 (Lời giải: .a) Cua bò như thế nào?

b) Báo leo trèo như thế nào?

c) Đại bang ăn như thế nào?

d) Hổ nói năng như thế nào?

Bài 3:

· Gọi HS đọc yêu cầu.

· Yêu cầu HS tự làm bài.

(Lời giải: a) -> 3); b) -> 1) ; c) -> 4) ;  d) -> 5) ; e) -> 2).

4. Củng cố - dặn dò (3p)
GV nhận xét tiết học, khen những em học tốt, nhắc nhở những em còn chưa chú ý học.
	· HS hát tập thể.

- Lên bảng viết. HS dưới lớp viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng x; 2 tiếng bắt đầu bằng s.

· HS dưới lớp viết bảng con.

- Lắng nghe và nhắc lại y/c bài.

- HS lên bảng làm. HS dưới lớp làm vào vở. 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

- Nêu yêu cầu bài tập và mở SGK THTV& T.

- 2 HS lên bảng làm. HS dưới lớp làm vào vở. 

- 1 HS lên chữa. 

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nêu yêu cầu bài tập và mở SGK THTV& T.

- 1HS lên bảng làm. HS dưới lớp làm vào vở.

- HS làm bài - Đọc bài:

+ - Nhận xét, đnáh giá cùng GV.

- Lắng nghe và thực hiện.



Toán

Tiết 1
I. Mục tiêu.
    1.KT:   

      + Học thuộc lòng bảng chia 4

    2.KN:

      + Áp dụng bảng chia 4 để giải các bài tập có liên quan.

      + Củng cố biểu tượng về "Một phần tư"
   3.TĐ : 
      - GD HS yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học.

- Bảng phụ chép sẵn các bài tập.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi HS lên viết "Một phần tư"

- Gọi HS làm lại bài tập 2.

2.Dạy bài mới.

a.Giới thiệu bài(1’)

b.Hướng dẫn HS luyện tập(28’)

Bài 1:Tính nhẩm

- Tổ chức cho HS thi học thuộc lòng bảng chia 4.

- GV nhận xét, tuyên dương HS đã học thuộc bảng chia.

Bài 2:Số ? 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài GV nhận xét, chốt lại kết quả bài làm đúng.

? Qua bài tập trên con có nhận xét gì?

Bài 3 : Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình đã được tô màu 1  hình đó:

                                     4

-  HS tự làm bài.

số ô vuông được tô màu ?

- Hỏi tương tự với hình  còn lại

- Gv nhận xét, cho điểm HS.

Bài 3 Khoanh vào 1 số bông hoa có

                                4  

trong mỗi hình sau :

 - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK, tự làm bài.
G treo kết quả

- Chữa bài, chốt lại kết quả bài làm đúng. A) Khoanh vào 2 bông hoa. Mỗi hàng 1 bông.   

b) Khoanh vào 4 bông hoa.

Bài 3:Y/c hs Đọc bài toán 

Bt cho biết gì? Hỏi gì?

Tóm tắt:

Có    : 16 người

1 bàn :   4 người.

16 người : ... bàn ăn ?

- Yêu cầu HS tự làm bài và chữa bài.

3.Củng cố, dặn dò(2’)

- Gọi HS đọc thuộc bảng chia 4.

- Nhận xét giờ học, dặn dò.
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con.


[image: image2.wmf]4

1

.

- 1 HS lên làm lại bài tập 2.

- HS thi đọc thuộc lòng bảng chia 4.

- 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một cột tính, lớp làm vào vở.

- Lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia 

- H nêu yêu cầu

- H tự làm bài

- Đổi vở kiểm tra chéo

H nêu cách khoanh khác nhau.

2 H đọc đầu bài

HS  tóm tắt rồi giải

                         Bài giải

Có 16 người ngồi vào số bàn ăn là:
16 : 4 = 4 (bàn)

                            Đáp số: 4 bàn.

Chữa bài nêu câu lời giải khác

- Đổi vở kiểm tra chéo.

- Nghe nhận xét, dặn dò.



	
	Tiếng Việt

Tiết 3


I. Môc TIÊU:

    1.KT: 

- Biết dùng dấu chấm và dấu phẩy trong đoạn văn.

    2.KN: 

- Viết đoạn văn ngắn về một con vật mà em thích.

     3.TĐ :

- HS viết đúng chính tả, trình bày đẹp, cẩn thận

- Bồi dưỡng cho các em yêu thích học tiếng Việt.
III. Các phương pháp/kĩ thuật có thể sử dụng trong bài

- Động não, làm việc nhóm - chia sẻ thông tin, đóng vai.
IV. Đồ dùng dạy học:

     - Tranh minh hoạ BT1
V. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:  (5')
	

	- 2 cặp HS lên bảng
	- 2 em đóng Tuấn và Hà. Tuấn nói vài câu xin lỗi Hà.

	
	- 2 em đóng vai Lan và Mai. Lan nói một vài câu cảm ơn Mai.

	B. Bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	- GV nêu mục đích yêu cầu
	

	2. Hướng dẫn HS làm bài tập.(T 31)
	

	Bài 1: 
	- 1 HS đọc yêu cầu.

	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc đoạn văn trong bài.

- Dấu hiệu nào cho em biết đó là một câu?

- Để tách các ý trong câu ta ghi dấu gì?

- Hãy đọc đoạn văn? Đoạn văn có mấy ô trống? Cần điền mấy dấu câu?

- Yêu cầu HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- GV chốt lại kết quả bài làm đúng.
	- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- Điền dấu chấm hay dấu phẩy.

- Đọc đoạn văn.

- Dấu chấm

- 1 H. đọc, lớp đọc thầm. Có 5 ô trống. Cần điền 5 dấu câu.

- 1 HS lên bảng làm bài, lớp thực hiện làm bài vào VBT và nhận xét bạn làm bài trên bảng lớp.



	- Gọi 3 – 4  HS đọc bài của mình. 
	- 3 – 5 HS t/h.

	- Gọi HS khác n x – sửa sai.
	- HS khác n x – sửa sai.

	- Chốt và đưa ra kqbt- : 
	

	
	

	Bài 2: 
	- 1 HS đọc yêu cầu

	- HS đọc yêu cầu của bài tập.


	- Lớp đọc thầm lại, suy nghĩ (có thể làm nháp, nhỏ)

	- Trả lời 4 câu hỏi gợi ý. 
	

	-  Y/ C H nói miệng
- Chỉnh sửa cho HS. 
	- HS trả lời (chốt lời giải đúng).
- Làm bài vào VBT TH

	- Nhận xét, tiết học.
	

	
	
	
	


Ngày soạn:  10/2/2015

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015
CHÍNH TẢ (Nghe - viết)


VOI NHÀ
I. Mục tiêu:

   1& 2.KT –KN: 


- Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật.

 - Làm được bài tập (2) a/b

  3.TĐ: 

- Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ ghi sẵn bài tập chính tả 

III. Các hoạt động dạy - học :

	         Hoạt động của giáo viên
	                    Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

- Gọi 2 HS lên viết : lao xao,  ngôi sao.
- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1.Giới thiệu bài, ghi tiêu đề.

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD viết chính tả.

* Tìm hiểu nội dung đoạn viết:

- GV đọc mẫu.

- HDHS tìm hiểu nội dung đoạn viết:

+ Con voi đã làm gì để giúp mọi người ?

*. Hướng dẫn trình bày.

+ Đoạn trích có mấy câu ?

+ Hãy đọc câu nói của Tứ ?

+ Câu nói đó được đặt viết cùng những dấu câu nào ? 
+ Những chữ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao?

* HD viết từ khó.
- Gợi ý HS nêu từ, ngữ khó viết, dễ lần khi viết chính tả.

- Yêu cầu viết bảng con.
- Nhạn xét, sửa sai.
* Luyện viết chính tả.

- Đọc mẫu bài viết. 
- Lưu ý cách trình bày, quy tắc viết hoa, tư thế ngồi viết, ...
- Đọc cho HS viết vở.

- Yêu cầu viết vào vở.

- Đọc cho HS soát lỗi.

* Chấm, chữa bài.

- Thu 7,8 vở để chấm.

- Chấm, trả vở - Nhận xét.

HĐ 3. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2:

- HD bài mẫu.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- 2 HS lên bảng.

- Nhận xét, sửa sai.

4. Củng cố, dặn  dò. 
- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Nghe viết: Voi nhà

- 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

- Lắng nghe, sửa sai.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

+ Nó quặp vòi vào đầu xe, co mình lôi mạnh xe qua vũng lầy.

+ Đoạn trích có 7 câu.

+ Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi !

+ Được đặt sau dấu hai chấm, dấu gạch ngang, cuối câu có dấu chấm than.

+ Con, Nó, Phải, Nhưng, Lôi, Thật. Vì nó là chữ đầu câu, Tứ, Tun là tên riêng.

- HS nêu: Lúc lắc, lo lắng, quặp, huơ vòi, lôi mạnh.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 1 HS đọc lại bài.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và viết vào vở cho đúng, Nghe cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, sửa sai bằng chì.

- Nghe GV nhận xét, sửa sai.

- Tìm tiếng có âm s/ x.
- Đổi vở để kiểm tra kết quả

- Nhận xét, điều chỉnh.
- Lắng nghe và thực hiện.



Toán

Tiết 2
I. Mục tiêu:

1. KT: 

- Học thuộc lòng bảng chia 5.

2.KN: 

- áp dụng bảng chia 5 để giải  các bài tập có liện quan.
     3.TĐ : 
      - GD HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ bài 5.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gv vẽ trước lên bảng một số hình hình học và yêu cầu HS nhận biết các hình đã tô màu một phần năm hình.

- GV nhận xét cho điểm HS.
Dạy học bài mới
1. Giới thiệu bài

- Ghi tên bài lên bảng.

2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng chia5.

Bài 2:

- Nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS làm bài.

- Gọi hS nhận xét bài bạn, kết luận về đáp án đúng

- Một bạn nói: "Khi biết kết quả của 5x2=10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10:2 và 10:5 mà không cần tính" Theo em, bạn đó nói đúng hay sai?

Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài.

- Có tất cả bao nhiêu bụng hoa?

- Chia đều cho 5 lọ nghĩa là chia như thế nào?

- Muốn biết mỗi lọ có mấy bụng hoa  ta làm thế nào?

- Gọi 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài và nhận xét đúng sai.

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Chữa bài và yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

Bài 5:

- Yêu cầu hS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS 

3. Củng cố dặn dò: (3P)
- Gọi 1 em đọc thuộc lòng bảng chia 5.

- Nhận xét giờ.

- Dặn dò HS học thuộc bài.
	-  Cả lớp quan sát hình và giơ tay phát biểu ý kiến.

-Đọc yêu cầu.

- Làm bài.

- Nối tiếp nhau nêu kết quả. 

20:5= 4    15:5=3    40:5= 8   35:5=7

50:5=10  25:5=5    30:5=6   45:5=9

- Nối tiếp đọc bảng chia 5.

- 4 em lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 cột tính trong bài. Cả lớp làm bài vào vở.

4x5=20   3x5=15    2x5=10   5x5=25

20:4= 5    15:3=5     10:2=5    25:5 =5

20:5 = 4    15:5=3    10:5= 2    5:5=1

- Bạn đó nói đúng vì khi lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia

- Đọc đề bài.

- Có tất cả 35 bụng hoa.

- Nghĩa là chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi lọ nhận được 1 phần.

- Chúng ta thực hiện phép tính chia.

- Làm bài.

Tóm tắt

                    5 lọ: 35 bông hoa.

1 lọ:.. bông hoa.?

Bài giải

Mỗi lọ có số bụng hoa là:

                  35: 5=7 (bụng) 

               Đáp số: 7 bụng hoa.

- Làm bài.

Tóm tắt

5 bông hoa: 1 lọ
35 bông hoa:.... lọ ?

Bài giải

35 bông hoa cắm vào số lọ là:

                  35:5=7 (lọ)

                          Đáp số: 7 lọ.
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